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Hướng dẫn 

Về chế độ chứng từ kế toán trong hệ thống 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
- Căn cứ Quyết định số 1141 – TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính về việc: Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 321/QĐ- NH12 ngày 04/12/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc: Ban hành chế độ chứng từ kế toán ngân hàng, tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Quyết định số 308/QĐ - NH12 ngày 16/9/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc: Ban hành quy chế về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của các ngân hàng và tổ chức tín dụng;

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn chế độ chứng từ kế toán áp dụng trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Phần I: Những qui định chung

1. Chứng từ kế toán của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là những chứng minh căn cứ về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành, là cơ sở để hạch toán vào sổ sách kế toán của NHCSXH.

2. Chế độ chứng từ này áp dụng trong hoạt động ngân hàng của Hội sở chính, Sở giao dịch, các chi nhánh, Phòng giao dịch và đơn vị sự nghiệp của NHCSXH (sau đây gọi tắt là đơn vị).

3. Các loại chứng từ sử dụng làm cơ sở ghi chép vào sổ sách kế toán của NHCSXH  gồm:

- Chứng từ gốc: Là chứng từ được lập đầu tiên có đầy đủ căn cứ pháp lý chứng minh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành.

- Chứng từ ghi sổ: Là căn cứ để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán. Chứng từ ghi sổ được lập căn cứ vào “chứng từ gốc”.

- Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ: Là chứng từ vừa chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành vừa là căn cứ để ghi chép phản ảnh nghiệp vụ kinh tế đó vào sổ kế toán.

Các chứng từ này được thể hiện dưới hai dạng: Chứng từ giấy và chứng từ điện tử.

- Chứng từ giấy: là chứng từ thể hiện bằng giấy;

- Chứng từ điện tử: là chứng từ thể hiện chứng từ dưới dạng dữ liệu thông tin chứa đựng trong các vật mang tin (băng từ, đĩa từ...).

4. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của NHCSXH đều phải lập chứng từ kế toán. Việc ghi chép vào sổ kế toán NHCSXH phải căn cứ vào chứng từ hợp lệ

 
Chứng từ hợp lệ là chứng từ:

- Lập đúng mẫu qui định, ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác các yếu tố theo qui định, không tẩy xoá, sửa chữa, cắt, vá, dán, đè.

- Trên các chứng từ phải có đầy đủ các chữ ký của những người liên quan, chịu trách nhiệm tính chính xác của nghiệp vụ và có dấu của đơn vị (nếu có). Chữ ký và dấu trên chứng từ phải phù hợp với mẫu chữ ký và mẫu dấu đã đăng ký tại ngân hàng nơi khách hàng mở tài khoản.

- Đối với chứng từ có nhiều liên thì nội dung của các liên trong một chứng từ phải hoàn toàn khớp đúng; Đối với séc thì xê-ri và số séc của khách hàng phát hành phải khớp đúng với số xê-ri và số séc mà ngân hàng (nơi mở tài khoản) đã bán cho khách hàng.

5. Các chứng từ liên quan đến giao dịch thanh toán với khách hàng sẽ được tiêu chuẩn hoá về qui cách biểu mẫu, các chỉ tiêu phản ánh, phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho toàn hệ thống.

Các chứng từ để hạch toán trong nội bộ từng chi nhánh ngân hàng (ngoài những mẫu đính kèm) do Giám đốc chi nhánh qui định nhưng phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố, tính pháp lý cần thiết của chứng từ, phù hợp với qui định tại Quyết định số 321/QĐ-NH2 ngày 4/12/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

6. Ký hiệu chứng từ và ký hiệu về nội dung nghiệp vụ liên quan thanh toán thực hiện theo quy định tại Quyết định số 307/NĐ-NH2 ngày 16/09/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

7. Đối với các chứng từ điện tử: Dữ liệu thông tin của chứng từ phải được mã hoá và thực hiện bảo mật theo quy định.

- Trên chứng từ điện tử cũng phải đầy đủ các chữ ký điện tử của người liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ  liệu. Các chữ ký trên chứng từ phải khớp đúng với chữ ký điện tử đã đăng ký tại Ngân hàng.

- Chứng từ điện tử được chuyển hoá thành chứng từ giấy hoặc ngược lại để phục vụ yêu cầu thanh toán và hạch toán, nhưng việc chuyển hoá phải đảm bảo sự khớp đúng giữa chứng từ làm căn cứ để chuyển hoá với chứng từ được chuyển hóa và đảm bảo tính pháp lý của chứng từ.

Phần II: Những quy định cụ thể.

A - Quy định lập, ký, kiểm soát, luân chuyển và lưu trữ  chứng từ kế toán bằng giấy.

1. Tiêu chuẩn hoá về quy cách biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh của chứng từ  kế toán.

- Chứng từ liên quan đến giao dịch thanh toán với khách hàng và giữa các Ngân hàng như: Séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng thực hiện theo mẫu đã quy định tại công văn số 122/NHCSXH-KT ngày 10/3/2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán trong hệ thống NHCSXH.

- Các chứng từ dùng để hạch toán trong nội bộ NHCSXH được quy định như sau:

+ Màu sắc, chất liệu giấy: Các chứng từ in sẵn (ngoài chứng từ quy định được thực hiện in trên máy vi tính) đều thống nhất về màu sắc và chất liệu giấy như sau:

· Giấy gửi tiền in chữ màu đỏ.

· Giấy rút tiền và các loại chứng từ khác: in chữ  màu đen.

· Các chứng từ được in bằng giấy trắng mỏng và dai.

+ Yếu tố trên chứng từ: Các yếu tố trên chứng từ ghi sổ tuân thủ theo các mẫu thuộc mục chứng từ ghi sổ dùng để hạch toán trong nội bộ NHCSXH ban hành kèm theo quy định này. Các yếu tố trên chứng từ gốc tuân thủ theo mẫu quy định tại các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Đối với các chứng từ giao dịch với khách hàng nước ngoài có thể in thêm tiếng Anh (phía dưới tiếng Việt) - cỡ chữ  tiếng Anh phải nhỏ hơn cỡ chữ tiếng Việt và phải đúng mẫu quy định.

2. Lập chứng từ kế toán:

- Tất cả các chứng từ kế toán Ngân hàng (bao gồm chứng từ do Ngân hàng lập và chứng từ do khách hàng lập) đều phải lập đúng mẫu và ghi đầy đủ các yếu tố theo quy định.

- Đối với séc, bắt buộc khách hàng phải lập trên mẫu séc in sẵn nhận ở NHCSXH nơi khách hàng mở tài khoản.

- Chứng từ có thể lập trên máy tính: Sử dụng chương trình kế toán giao dịch trực tiếp trên máy tính, danh mục chứng từ được phép lập trên máy tính theo chương trình kế toán giao dịch trực tiếp do Tổng Giám đốc ban hành. Nếu dùng các chứng từ có nhiều liên phải lập một lần trên tất cả các liên (bằng máy chữ, máy tính, viết lồng lót giấy than hoặc giấy các-bon).

3. Chữ ký trên chứng từ  kế toán:

3.1. Chữ  ký của khách hàng lập chứng từ:

- Chứng từ do khách hàng là cá nhân lập phải có chữ ký của chủ tài khoản (hoặc người được uỷ quyền).

- Chứng từ do khách hàng là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lập phải có chữ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng (hoặc người được chủ tài khoản, kế toán trưởng uỷ quyền bằng văn bản). Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không có kế toán trưởng thì trên chứng từ (chỗ chữ ký kế toán trưởng) phải ghi rõ không có kế toán trưởng, điều này cũng phải phù hợp với bản đăng ký chữ ký giao dịch mở tài khoản chỉ có một chữ ký.

3.2. Chữ ký của Ngân hàng: Tất cả các chứng từ kế toán dùng làm cơ sở để ghi chép vào sổ sách kế toán của NHCSXH phải có đầy đủ chữ ký của người lập (Kế toán viên), người kiểm soát (Trưởng phòng Kế toán hoặc người được uỷ quyền) và người duyệt (Giám đốc hoặc người được uỷ quyền).

4. Kiểm soát chứng từ kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện các nghiệp vụ hạch toán, thanh toán.

Đối với những chứng từ lập không đúng thủ tục thì người có trách nhiệm kiểm soát phải trả lại cho nơi lập chứng từ để lập lại.

4.1. Kế toán viên có trách nhiệm kiểm soát:

· Tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

· Tính rõ ràng, đầy đủ của các yếu tố ghi trên chứng từ.

· Tính chính xác, khớp đúng của số liệu, thông tin ghi trên chứng từ.

· Thông tin liên quan đến các điều kiện thực hiện của chứng từ như: địa chỉ đi, đến, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng,…

4.2. Trưởng phòng kế toán hoặc người được uỷ quyền có trách nhiệm kiểm soát:

· Tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ.

· Chữ ký của kế toán viên và chữ ký của các bộ phận liên quan trên chứng từ đúng với mẫu đã đăng ký.

· Kiểm soát các yếu tố cần thiết để thực hịên nghiệp vụ.

· Tính và kiểm tra ký hiệu mật (KHM) đối với các chứng từ quy định phải có KHM.

4.3. Đối với chứng từ phải có chữ ký của người duyệt (Giám đốc hoặc người được ủy quyền), người duyệt có trách nhiệm kiểm soát:

· Tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ.

· Kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý của Nhà nước, của ngành và quy chế quản lý nội bộ đối với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

5. Luân chuyển chứng từ kế toán

5.1.  Nguyên tắc:

- Luân chuyển chứng từ phải đảm bảo nguyên tắc ghi Nợ trước, ghi Có sau hoặc đồng thời ghi Nợ, ghi Có.

- Chứng từ luân chuyển giữa các kế toán viên hoặc từ  bộ phận này sang bộ phận khác phải được chuyển trong nội bộ ngân hàng, không qua tay khách hàng.

- Chứng từ luân chuyển qua bưu điện: Ngân hàng phải mở sổ giao nhận chứng từ với cơ quan bưu điện.

- Chứng từ giao nhận với  khách hàng: Ngân hàng phải mở sổ giao nhận chứng từ với từng khách hàng

- Luân chuyển chứng từ giao dịch trực tiếp: Thực hiện theo quy định của chương trình giao dịch  trực tiếp.

5.2. Luân chuyển chứng từ chi tiền mặt:

- Nhận được chứng từ chi tiền mặt do khách hàng hoặc ngân hàng lập, kế toán viên phải kiểm soát tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ theo quy định tại điểm 4.1 nói trên.

- Đối với trường hợp chi tiền sau đây nhất thiết phải có Giấy chứng minh: Thanh toán với khách vãng lai, rút tiền mặt từ tài khoản cá nhân, séc lĩnh tiền mặt, chi cho vay. Kế toán phải thực hiện việc đối chiếu giấy chứng minh (bao gồm chứng minh nhân dân, chứng minh quân nhân, nhân viên quốc phòng, hộ chiếu của khách hàng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương) phù hợp với tên, số, nơi cấp giấy chứng minh ghi trên chứng từ.

- Đối với trường hợp không nhất thiết phải có giấy chứng minh như: chi trả tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu. Kế toán viên phải đối chiếu khớp đúng giữa chữ ký của khách hàng trên chứng từ kế toán với chữ ký mẫu đã đăng ký tại ngân hàng.

Sau khi kiểm soát đủ các nội dung nêu trên, kế toán viên tiến hành ghi sổ kế toán chi tiết, ký chứng từ và chuyển chứng từ cho người kiểm soát.

- Người kiểm soát phải kiểm tra lại các nội dung quy định tại điểm 4.1 nói trên, ký và chuyển cho thủ quỹ chi tiền. Những chứng từ chi tiền theo quy định phải có chữ ký duyệt của Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) thì phải được Giám đốc ký sau đó mới chuyển cho Thủ quỹ chi tiền.

- Thủ quỹ nhận được chứng từ chi tiền do kiểm soát chuyển tới, phải thực hiện đúng quy trình chi tiền mặt theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH. Việc thủ quỹ trả chứng từ cho người kiểm soát được tiến hành nhiều đợt trong ngày.

- Người kiểm soát nhận được chứng từ do thủ quỹ trả lại phải kiểm soát các yếu tố trên chứng từ, có đủ và đúng chữ ký của thủ quỹ, chữ ký của người nhận tiền mới chuyển cho kế toán tổng hợp.

5.3. Luân chuyển chứng từ thu tiền mặt:

- Luân chuyển chứng từ thu tiền mặt phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc: Sau khi đã hoàn thành việc nhận tiền vào quỹ ngân hàng mới được ghi Có vào tài khoản của khách hàng.

- Nhận được chứng từ nộp tiền mặt do khách hàng hoặc ngân hàng lập, kế toán viên phải kiểm soát tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ theo quy định tại điểm 4.1 nói trên, sau đó chuyển cho kiểm soát.

- Người kiểm soát phải kiểm soát tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ theo quy định tại điểm 4.2 nói trên, ký trên chứng từ, vào Sổ Nhật ký quỹ và chuyển cho thủ quỹ thu tiền. Đối với trường hợp chưa thực hiện được việc kiểm soát trước quỹ trên máy tính, người kiểm soát trước quỹ phải mở Sổ nhật ký quỹ để theo dõi thu tiền vào quỹ nghiệp vụ. Thực hiện việc ghi chép vào sổ nhật ký quỹ trước khi chuyển chứng từ  cho thủ quỹ thu tiền.

- Thủ quỹ nhận được chứng từ thu tiền do người kiểm soát chuyển tới, phải thực hiện đúng quy trình thu tiền mặt theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Người kiểm soát nhận được các chứng từ thu do thủ quỹ trả lại, phải kiểm soát các yếu tố ghi trên chứng từ, có đủ và đúng chữ  ký của thủ quỹ, chữ ký của người nộp tiền, trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, sau đó chuyển cho kế toán viên. Đối với trường hợp chưa thực hiện được việc kiểm soát trước quỹ trên máy phải đối chiếu số tiền trên chứng từ với số tiền đã ghi trên nhật ký quỹ trước khi chuyển cho kế toán viên.

- Nhận được chứng từ do kiểm soát viên chuyển đến, kế toán viên phải vào Sổ kế toán chi tiết, sau đó chuyển sang bộ phận kế toán tổng hợp.

5.4. Luân chuyển chứng từ chuyển khoản:

- Nhận được chứng từ do khách hàng nộp hoặc ngân hàng lập, kế toán viên phải thực hiện việc kiểm soát theo quy định tại điểm 4.1 nói trên, vào các nội dung của chứng từ được quy định trên chương trình giao dịch nhập liệu của máy tính, hạch toán vào sổ kế toán chi tiết, ký tên trên chứng từ và chuyển cho người kiểm soát theo điểm 4.2 trên, ký tên trên chứng từ. Đối với các chứng từ phải có chữ ký Giám đốc, người kiểm soát chuyển cho Giám đốc trước khi chuyển cho kế toán viên.

- Nhận được chứng từ do người kiểm soát chuyển trả lại, kế toán viên đóng dấu, tách các liên chứng từ làm báo Nợ cho khách hàng trả tiền, báo Có cho đơn vị thụ hưởng và chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp.

 Nếu đơn vị thụ hưởng ở khác ngân hàng, người kiểm soát chuyển cho kế toán thanh toán bù trừ, kế toán viên chuyển tiền điện tử hoặc kế toán giữ tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước để làm thủ tục chuyển tiền theo quy định.

5.5. Cuối ngày:

Lập bảng liệt kê chứng từ phát sinh đã hạch toán trong ngày trên máy tính  theo từng tập, đối chiếu sự khớp đúng với Tài khoản Nợ, tài khoản Có, số tiền giữa chứng từ với bảng liệt kê, giữa chứng từ với sổ tài khoản chi tiết.

5.6. Thời gian luân chuyển chứng từ:

- Tất cả các chứng từ phát sinh liên quan trong nội bộ một ngân hàng và các chứng từ điện tử đều phải hạch toán ngay trong ngày.

- Các chứng từ thanh toán khác địa phương hay ngân hàng khác hệ thống nhận từ khách hàng hoặc do bưu điện chuyển đến sau giờ giao dịch (tối đa 1 giờ trước khi kết thúc ngày làm việc) phải hạch toán vào đầu giờ ngày giao dịch tiếp theo.

- Các chứng từ thanh toán lập trong ngày để gửi đi cho các ngân hàng trong hệ thống nếu thực hiện chuyển giao qua bưu điện thì phải gửi đi chậm nhất vào sáng ngày hôm sau, nếu ngày kế tiếp là ngày nghỉ, ngày lễ phải thực hiện ngay trong ngày làm việc, nhất thiết không để qua ngày nghỉ mới chuyển.

- Các chứng từ thanh toán đã có thoả thuận riêng về thời gian luân chuyển giữa NHCSXH và khách hàng thì thực hiện theo thoả thuận này.

6. Bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán

Chứng từ giao dịch trong ngày được sắp xếp bảo quản và lưu trữ theo 2 loại:

· Nhật ký chứng từ kế toán.

· Hồ sơ vay vốn đã thu hết nợ (cả gốc và lãi).

Đối với những đơn vị có hoạt động giao dịch tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu phát sinh lớn, để thuận tiện cho quá trình kiểm tra, kiểm soát và luân chuyển chứng từ cũng như bố trí lao động như trong một đơn vị kế toán, phần nhật ký chứng từ kế toán có thể đóng riêng thành 2 tập: Nhật ký chứng từ kế toán và Nhật ký chứng từ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu.

6.1. Nhật ký chứng từ:

- Sắp xếp chứng từ: Tất cả các chứng từ kế toán phát sinh và đã hạch toán trong ngày, được sắp xếp theo các tập chứng từ và theo trật tự ưu tiên số thứ tự của tập chứng từ theo quy định trong chương trình giao dịch trực tiếp.

- Sau khi sắp xếp, chứng từ được đóng thành tập như sau: Tuỳ theo khối lượng chứng từ trong một ngày có thể đóng thành một hoặc nhiều tập theo sắp xếp trên và phải đánh số theo thứ tự tờ bắt đầu từ số 01 trở đi. Ngoài cùng của tập chứng từ phải có bìa cứng, ghi đầy đủ các yếu tố sau:

+ Tên đơn vị ngân hàng:…………………….

+ Tên hồ sơ lưu trữ: Nhật ký chứng từ kế toán

+ Ngày ….tháng ….năm

+ Tập số:…. (ví dụ: trong ngày có 4 tập chứng từ, đánh số tập như sau: 1/1, 2/4, 3/4, 4/4).

+ Số lượng chứng từ: từ 01 đến ………

+ Họ tên, chữ ký của người đóng chứng từ.

6.2. Hồ sơ vay vốn đã thu hết nợ (cả gốc và lãi):

Hồ sơ vay vốn đã thu hết nợ (gốc và lãi) được đóng thành tập riêng và được sắp xếp theo thứ tự ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Mỗi tập hồ sơ vay vốn đều phải có “Bảng kê hồ sơ vay vốn”. Mỗi hồ sơ vay vốn được sắp xếp thứ tự theo ngày trả hết nợ, trong từng bộ hồ sơ vay vốn: khế ước, sổ vay vốn,… được xếp trên cùng, các giấy tờ khác được xếp liền kề. Tuỳ theo số lượng hồ sơ, tập hồ sơ vay vốn có thể đóng theo ngày hoặc định kỳ 2,3,… ngày một tập.

Các giấy tờ trong tập đều phải được đánh số thứ tự bắt đầu từ số 01 trở đi. Ngoài cùng của tập hồ sơ phải có bìa cứng ghi đầy đủ các yếu tố sau:

+ Tên đơn vị ngân hàng:…………………….

+ Tên hồ sơ lưu trữ: Hồ sơ vay vốn

+ Ngày ….tháng ….năm (Hoặc từ ngày….. đến ngày….)

+ Số lượng chứng từ: từ 01 đến………

+ Họ tên, chữ ký của người đóng chứng từ.

- Cuối ngày, kế toán đóng nhật ký chứng từ, hồ sơ vay vốn phải vào “Sổ theo dõi tài liệu kế toán lưu trữ” (mở riêng từng loại).

- Chứng từ kế toán đã đóng thành tập được bảo quản trong tủ có khoá chắc chắn tại phòng kế toán. Tuỳ theo khối lượng chứng từ, định kỳ trong năm nhưng chậm nhất 1 tháng sau khi quyết toán năm phải được lưu trữ tại kho lưu trữ. Khi chuyển giao chứng từ cho thủ kho lưu trữ, bộ phận kế toán phải sắp xếp các tập chứng từ theo thứ tự thời gian để đóng thành bó (hoặc bao) có niêm phong. Ngoài mỗi bó (bao) phải ghi rõ loại chứng từ, tháng, năm, số lượng tập, người đóng gói và niêm phong.

Việc giao nhận chứng từ lưu trữ giữa bộ phận kế toán và thủ kho lưu trữ được thực hiện giao nhận theo bó (bao) đã niêm phong và phải vào sổ theo dõi giao nhận.

7. Tổ chức in ấn chỉ

Căn cứ và nhu cầu sử dụng chứng từ tại địa phương, các đơn vị thành viên tự tổ chức in ấn các loại ấn chỉ thông thường theo đúng mẫu, kích cỡ, loại giấy quy định; Đơn vị nào không tự in được, khi có nhu cầu phải lập kế hoạch gửi Hội sở chính (Văn phòng).

Các ấn chỉ quan trọng, giao cho Văn phòng phối hợp với Phòng Kế toán & Quản lý Tài chính – Hội sở chính tổng hợp nhu cầu và tổ chức in ấn thống nhất cho toàn hệ thống.

B -  Quy định cụ thể về lập, ký, kiểm soát, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán điện tử

1. Hình thức nội dung lập chứng từ:

- Tất cả các chứng từ điện tử của Ngân hàng (gồm chứng từ do Ngân hàng lập và chứng từ do khách hàng lập) đều phải lập đúng mẫu Ngân hàng quy định, định dạng đầy đủ các yếu tố và được bảo mật.

- Đối với chứng từ điện tử ghi trên vật mang tin phải ghi tên các tệp chứa chứng từ, vị trí các chứng từ trong tệp, tên các tệp này được bảo mật và lưu trữ trong hồ sơ chứng từ điện tử.

- Các dữ liệu, thông tin trên chứng từ điện tử phải được phản ánh rõ ràng, trung thực, chính xác và thực hiện mã hoá theo quy định trước khi chuyển đi.

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ điện tử ghi bằng số (theo dạng: ngày/tháng/năm). Số tiền trên chứng từ điện tử ghi cả bằng số và chữ  (nếu trên mẫu chứng từ có quy định).

- Việc ghi chữ ký của khách hàng và các cán bộ, nhân viên Ngân hàng trên chứng từ điện tử được thực hiện bằng chương trình máy tính.

- Khi chuyển hoá chứng từ giấy thành chứng từ điện tử hoặc phục hồi chứng từ điện tử để in ra giấy phải thực hiện theo đúng quy định tại điểm 7 Phần I hướng dẫn này. Chứng từ sau khi dùng làm căn cứ để chuyển hoá chỉ còn giá trị trong việc đối chiếu, tra cứu, lưu trữ, không còn hiệu lực thanh toán.

2. Chữ ký trên chứng từ thanh toán điện tử:

2.1. Chữ  ký điện tử của khách hàng lập chứng từ: Thực hiện theo quy định như đối với chứng từ  bằng giấy.

2.2. Trách nhiệm của người quản lý và sử dựng chữ ký điện tử:

Trách nhiệm của người quản lý chữ ký điện tử: tại Hội sở chính hoặc chi nhánh và những người do chức năng của mình được quản lý, cấp phát chữ ký điện tử  phải tuyệt đối bí mật về chữ ký điện tử đã cấp cho người sử dụng.

Trách nhiệm của người sử dụng chữ  ký điện tử:

- Trên tất cả các chứng từ điện tử dùng làm cơ sở ghi chép vào sổ sách kế toán phải có đầy đủ chữ ký điện tử của người lập, người chịu trách nhiệm kiểm soát, người xét duyệt trước khi thực hiện các nghiệp vụ.

- Phạm vi, trách nhiệm người được ký trên chứng từ điện tử đối với từng loại nghiệp vụ tại từng chi nhánh và Hội sở chính được thực hiện thiện theo quy định tại điểm 3 và 4 Mục A Phần II hướng dẫn này.

- Đăng ký tên vào danh sách những người tham gia vào quy trình thanh toán điện tử để đề nghị phòng chức năng cấp chữ ký điện tử.

- Đăng ký thời gian hiệu lực của chữ ký điện tử. Trong thời hạn hiệu lực, nếu vì lý do nào đó mà người được cấp chữ ký điện tử không tham gia quy trình thanh toán thì phải báo cáo bằng văn bản với phòng chức năng để làm thủ tục thu hồi quyền sử dụng chữ ký điện tử.

- Ghi đúng, ghi đủ các yếu tố của chữ ký điện tử như đã quy định.

- Tuyệt đối giữ bí mật các yếu tố của chữ ký điện tử theo quy định về bảo mật.

Trường hợp có hành vi vi phạm các nội dung quy định về bảo quản, sử dụng chữ ký điện tử thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Về uỷ quyền chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử: được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

3. Kiểm soát chứng từ điện tử:

Tất cả các chứng từ điện tử phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính hợp pháp của nghiệp vụ và tính hợp lệ của  chứng từ  trước khi thực hiện các nghiệp vụ thanh toán. Việc kiểm soát chứng từ điện tử được chia làm 2 phần, phần kỹ thuật thông tin phải kiểm soát trước, sau đó mới tiến hành kiểm soát phần nội dung nghiệp vụ:

3.1. Kiểm soát kỹ thuật thông tin gồm:

- Mã nhận biết trên chứng từ phải đúng với mã quy định.

- Các mật mã trên chứng từ phải đúng với mật mã đã quy định. 

- Tên tập tin phải được lập đúng tên và mẫu thông tin quy định, kiểm soát bảo đảm không có sự trùng lắp về nội dung thông tin trên chứng từ.

- Nội dung chứng từ  hợp lệ.

3.2. Kiểm soát phần nội dung nghiệp vụ:

- Kiểm tra bằng mắt thường hoặc kết hợp kiểm tra bằng các thiết bị chuyên dùng để xác định tính đúng đắn của dữ liệu

- Kiểm tra chữ ký điện tử, ký hiệu mật và các mã khoá bảo mật trên chứng từ.

- Kiểm soát tên, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi để chi trả số tiền trên chứng từ.

- Kiểm tra sự tồn tại và dạng thức một số vùng bắt buộc của chứng từ.

4. Xử lý sai lầm khi lập chứng từ điện tử:

4.1. Chứng từ nội bộ do Ngân hàng:

Trường hợp sai sót của chứng từ điện tử được phát hiện khi lệnh thanh toán chưa thực hiện:

- Nếu sai sót của chứng từ điện tử được phát hiện ngay trong quá trình lập và người kiểm soát chưa ghi chữ ký điện tử trên chứng từ thì người lập được phép sửa lại cho đúng.

- Nếu sai sót phát hiện sau khi người kiểm soát đã ghi chữ ký điện tử trên chứng từ (nhưng chưa gửi đi) thì việc thay đổi hoặc huỷ bỏ đối với chứng từ bị sai sót này phải được Trưởng phòng chức năng hoặc người ký uỷ quyền xem xét quyết định.

- Khi huỷ bỏ chứng từ điện tử bị sai sót đã có chữ ký điện tử của người kiểm soát, Trưởng phòng chức năng phải lập biên bản huỷ chứng từ điện tử, trong đó ghi rõ loại, số chứng từ; giờ, ngày, tháng, năm huỷ chứng từ và trên biên bản phải có đủ chữ ký của giao dịch viên lập chứng từ, Trưởng phòng hoặc người được ký uỷ quyền. Biên bản huỷ kèm chứng từ lập sai được lưu trữ vào hồ sơ riêng và bảo quản như các tài liệu kế toán khác.

Trường hợp sai sót của chứng từ điện tử được phát hiện sau khi lệnh thanh toán đã được thực hiện:

- Trường hợp là Ngân hàng gửi lệnh: Các trường hợp như chuyển tiền thừa, thiếu, chuyển sai địa chỉ… thì phải thông báo kịp thời qua điện thoại, đồng thời tra soát báo cho ngân hàng nhận lệnh biết và xử lý. Ngân hàng gửi lệnh lập biên bản, xác định nguyên nhân và quy trách nhiệm cá nhân gây ra sai sót.

- Trường hợp là Ngân hàng nhận lệnh: Đối với điện đến, nếu phát hiện dữ liệu ghi trong chứng từ  sai như: nhầm tài khoản hoặc đơn vị thụ hưởng nội dung thanh toán không rõ ràng thì lập điện tra soát tới ngân hàng gửi lệnh để xác minh lại, đồng thời hạch toán tạm thời vào tài khoản phải thu hoặc phải trả. Sau thòi gian tra soát 2 ngày làm việc nếu không nhận được trả lời thư tra soát hoặc thư trả lời không rõ ràng thì lập chứng từ chuyển trả khoản thanh toán bị sai cho ngân hàng gửi lệnh.

4.2. Chứng từ điện tử của khách hàng gửi đến:

Chứng từ điện tử của khách hàng chuyển đến giao dịch viên phát hiện chứng từ không hợp lệ, có sai sót thì không xử  lý và trả lại cho người lập để lập lại và mở sổ theo dõi đối với các chứng từ này (ngày giờ nhận, ngày giờ trả lại khách hàng, lý do). Khách hàng nộp chứng từ phải có trách nhiệm tiếp nhận lại chứng từ điện tử của mình và phải lưu tối thiểu là 10 ngày (kể từ ngày nhận lại) để phục vụ yêu cầu đối chiếu, tra soát của Ngân hàng khi cần thiết.

5. Luân chuyển chứng từ điện tử:

- Quy trình luân chuyển chứng từ điện tử gồm:

+ Nhận chứng từ, lập chứng từ điện tử

+ Kiểm tra ký hiệu mật, chữ ký điện tử và tính hợp lệ của chứng từ.

+ Xử lý dữ liệu, hạch toán và thanh toán.

+ Tổng hợp, in bảng kê chứng từ điện tử đã phát sinh xử lý trong ngày.

+ Sắp xếp, bảo mật, tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ.

- Thời gian luân chuyển chứng từ điện tử trong NHCSXH được thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Việc giao nhận chứng từ điện tử giữa khách hàng với Ngân hàng hay giữa các Ngân hàng với nhau được thực hiện bằng phương pháp trực tiếp như giao nhận các vật mang tin hoặc bằng phương pháp truyền dẫn dữ liệu qua mạng được thực hiện theo quy định hiện hành (hiện nay là Quyết định số 308/QĐ-NH2 ngày 16/9/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

6. Bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử:

- Các chứng từ điện tử sau khi đã dùng để hạch toán kế toán và thanh toán phải được in ra giấy dưới dạng bảng kê chứng từ điện tử phát sinh và được xử lý trong ngày để bảo quản, lưu trữ…Các thông tin về chứng từ điện tử trên bảng kê phải được trưởng phòng chức năng hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận.

- Vật mang tin chứa chứng từ điện tử phải được cất giữ trong tủ chắc chắn, để nơi cao ráo, được lưu trữ ở 2 địa điểm cách xa nhau.

- Sắp xếp, phân loại theo thời gian phát sinh, theo loại nghiệp vụ và thời hạn bảo quản.

- Chứng từ điện tử được lưu trữ trên các thiết bị đặc biệt thì phải lưu trữ cả thiết bị đọc tin, phải thường xuyên kiểm tra về tình hình hoạt động của thiết bị và đề phòng các trường hợp truy cập thông tin bất hợp pháp từ bên ngoài.

- Đối với vật mang tin đã gần hết thời hạn sử dụng nhưng chứng từ điện tử trên đó vẫn còn thời hạn bảo quản, chi nhánh phải tổ chức kiểm tra và sao chụp lại vật mang tin để đảm bảo thời hạn của chứng từ điện tử  theo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thông tin về chứng từ điện tử.

- Việc kiểm tra, cung cấp dữ liệu thông tin về chứng từ điện tử được thực hiện như việc cung cấp số liệu, tài liệu kế toán bằng giấy và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH về chế độ chứng từ kế toán của NHCSXH, những nội dung không quy định trong công văn này được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của Ngân hàng Nhà nước về chế độ chứng từ kế toán.

Yêu cầu Ông (Bà) Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để giải quyết.
   Tổng giám đốc
Ngân hàng chính sách xã hội
                                 Đã ký  
                           Hà Thị Hạnh
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